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CHƯƠNG IX 
 
 

 BỆNH HẠI DƯA BẦU BÍ 
 
  

 BỆNH ĐỐM PHẤN (Downy Mildew) 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
             Bệnh gây  hại chủ yếu  trên lá. Ở  mặt trên lá,  đốm bệnh lúc đầu nhỏ, có màu xanh 
nhạt, sau đó biến dần sang màu vàng và thường bị giới  hạn trong các gân phụ của lá,  nên 
đốm bệnh có dạng hình góc cạnh. Khi có ẩm, nấm  tạo lớp phấn màu tím đỏ ở mặt dưới lá nơi 
vết bệnh. Lớp phấn này  là bào tử của nấm. Lá bị vàng khi có nhiều đốm, các đốm này sau đó 
liên kết lại tạo thành những vùng cháy  màu nâu nhạt. Cây  nhiễm nặng có thể  chết và cho 
trái kém giá trị. 
 
          Trái ít bị tấn công , nhưng trái sẽ nhỏ và có vị nhạt. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
 Do nấm seudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostowzew. 
 
          Nấm lây lan chủ yếu do bào  tử nấm lây truyền từ vụ này sang vụ  khác, từ ruộng này  
sang ruộng khác. Bệnh  xảy ra nghiêm trọng và lây lan nhanh khi trời có nhiều sương. 
 
          Ngoài dưa leo, nấm cũng tấn công trên dưa hấu, khổ qua, bầu bí...  Bệnh mốc sương nầy  
trên dưa leo có  hơi khác với bệnh mốc sương trên  các cây trồng khác ở  chổ bệnh có thể xảy  
ra khi trời ấm cũng như khi trời mát. Do  đó, ẩm độ là yếu tố quyết định sự phát triển của 
bệnh này. 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Tuyển chọn những giống ít nhiễm để trồng. 
 
          - Tiêu hủy xác lá cây bệnh, nhất là sau mỗi mùa vụ. 
 
          - Làm líp cao, thoát nước nhanh khi có mưa. 
 
          - Tránh để các lá gốc tiếp xúc đất. 
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          - Phun  ngừa hay phun sớm  khi bệnh chớm phát  bằng các loại  thuốc  :  Thiram,  Zineb,  
Copper-Zinc,   Maneb,  Mancozeb, Ridomyl, Kasuran ở nồng độ 0,2% hay phun hổn hợp 
thanh phàn - vôi (1:1:100). 
 
 

BỆNH ĐỐM GÓC CẠNH (Angular Leaf Spot) 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Triệu chứng ban đầu của bệnh  vi khuẩn này rất khó phân biệt với bệnh đốm phấn hay 
bệnh ghẻ. 
 
          Vết bệnh nầy khác với bệnh mốc sương hay bệnh ghẻ ở chổ không thấy tơ nấm phát 
triển trong vết bệnh như lớp nhung mịn. 
 
          Đốm bệnh  nhỏ, vàng, bị giới  hạn trong các gân  lá nên tạo đốm có  dạng hình có góc 
cạnh.  Sau đó ở mặt dưới  lá có tiết những giọt màu  nâu. Đốm bệnh sau đó chuyển  sang màu 
nâu đỏ, khô và rách đi làm cho lá có những mảng rách. 
 
          Trên trái, bệnh  gây thối vỏ ăn sâu  dần vào trong thịt trái. 
 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
 Do vi khuẩn  Pseudomonas lacrymans  (E.F.Sm. et Bryan) Carsner. 
 
          Vi khuẩn lưu tồn trong tàn dư thực vật. Lây lan do mưa, do người  thu hoạch. Vi  khuẩn 
xâm nhập  qua khí khổng.  Vi khuẩn cũng lưu tồn  trong hạt giống(seedborne disease), từ  đó 
gây bệnh cho cây con. 
 
          Bệnh phát triển mạnh trong những tháng mưa. 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Dùng hạt giống không mang mầm bệnh hay phải khử độc hạt  bằng Kasuran (5g / 1 lít 
nước, ngâm hạt trong một giờ). 
 
          - Tiêu hủy xác bả thực vật sau mỗi mùa vụ. 
 
          - Luân  canh hay hưu canh  để tránh lây lan  bệnh từ vụ trước sang vụ sau. 
 
          - Phun ngừa bằng Copper-Zinc, Kasuran, nồng độ 0,1-0,2%  
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BỆNH GHẺ (Scab) 
 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Bệnh  thường xuất  hiện trước  ở trên  lá, cuống lá, và thân. Đốm bệnh nhỏ, tròn hay hơi 
có góc cạnh, úng nước , có quầng vàng nhạt bao  quanh. Đốm bệnh sau đó biến  thành màu 
nâu và hoại đi. Triệu chứng  trên lá rất dễ lầm với  triệu chứng của bệnh đốm góc cạnh. 
 
          Bệnh gây hại ở trái nặng  hơn ở lá. Trên trái, đốm nhỏ, nâu sậm, lõm vào thịt trái. Trên 
vết bệnh có tơ và bào tử nấm màu xám xanh. Trên  trái non bị nhiễm bệnh, nhựa  sẽ ứa ra 
thành giọt nhầy ở  bìa vết bệnh.  Khi trái lớn  dần, vết bệnh  trở thành vết thối, cứng. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
   Do nấm Cladosporium cucumerinum  Ell. et Arth. 
 
          Nấm lưu tồn  trong xác bả thực vật và  cũng có thể hoại sinh trong xác bả thực vật của 
nhiều loại cây khác vùi trong đất. 
 
          Bệnh  phát triển  nhanh khi  nhiệt độ  mát và  có nhiều sương về đêm. 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Chọn những giống ít nhiễm bệnh để trồng. 
 
          - Nên trồng dưa vào các tháng khô hay những tháng có ẩm độ thấp. 
 
          - Tiêu hủy xác bả thực vật sau  mỗi mùa vụ. 
 
          - Phun ngừa bằng Topsin-M ở nồng độ 0,05-0,1% . 
 
 
 

BỆNH THÁN THƯ (Anthracnose) 
 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Bệnh có thể  tấn công trên tất cả các  bộ phận trên mặt đất của cây. Trên dưa hấu, bệnh 
thường xuất hiện ở các lá già bên dưới trước. Đốm  bệnh là những bớt đen hay  nâu đen, nhỏ. 
Lá bệnh nặng có rất nhiều đốm và lá bị  nhăn. Nếu trời ẩm sẽ thấy lớp bào tử hồng nơi vết 
bệnh. 
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          Trên dưa leo,  ở giai đoạn cây con, 2  lá mầm sẽ bị tấn công. Ở cây lớn  hơn, lá già cũng 
bị tấn công  trước. Đốm bệnh có hình hơi tròn hay bất dạng, màu  nâu, bên trong màu nâu 
nhạt hơn. Trong vết bệnh có thể thấy các  đĩa đài của nấm như những đầu kim gút màu đen. 
Bệnh nặng làm lá bị khô cháy. 
 
          Trên trái dưa hấu, đốm bệnh  úng nước, màu nâu đen, hơi lõm vào vỏ và cũng có bào tử 
hồng nơi vết bệnh. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
 Do nấm  Colletotrichum lagenarium  (Pass.) Ell. et Halst. 
 
          Mầm bệnh có  thể lưu tồn trong xác bả  thực vật hay bám trên bề mặt hạt giống. Bệnh 
thường  xảy ra vào những tháng có mưa nhiều. Bào tử lây lan chủ yếu do mưa. 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Tiêu hủy tàn dư thực vật sau mỗi mùa vụ. 
 
          - Khử khô hạt với Ziram, Thiram (2g / 1kg hạt giống). 
 
          -  Phun thuốc  khi bệnh  chớm phát  bằng Zineb,  Maneb, Mancozeb,  Nabam,  Copper-
Zinc,  Kasuran,   nồng  độ 0,1-0,2% hay Topsin-M nồng độ 0,05-0,1% . 
 
 
 

BỆNH CHẢY NHỰA THÂN 
(Black Rot, Gummy Stem Blight) 

 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Đây là bệnh khá quan trọng, nhất là trên dưa hấu. 
 
          Trên lá, đốm bệnh không đều  đặn, 1-2cm, lúc đầu là đốm úng nước,  sau đó khô có  
màu nâu nhạt. Bệnh  thường xuất hiện từ bìa  lá lan  vào, làm  cháy lá,  theo những  mảng 
hình vòng cung, trong đó có các vòng đồng tâm  nâu sậm. Tâm vết bệnh có nhiều quả thể 
nấm tạo thành các đốm đen bằng đầu kim. 
 
          Trên thân,  nhất là trên  nhánh thân, đốm  bầu dục, màu xám trắng,  1-2cm, hơi lõm,  
làm khuyết một  bên thân hay  nhánh.  Trên vùng  bệnh, nhựa màu nâu  đỏ ứa ra thành  giọt, 
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sau cùng đổi thành màu nâu đen và khô cứng  lại. Nơi vùng bệnh, vỏ thân có thể bị nứt, trên 
đó cũng có mang nhiều quả thể nấm màu đen, nhỏ. 
 
          Bệnh làm héo dây hay héo nhánh. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
 Do nấm Mycosphaerella melonis (Pass.) Chui et Walker. 
 
 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Tiêu  hủy các cây bệnh  và sau mỗi mùa  vụ nên hủy bỏ các dư thừa thực vật. 
 
          - Khử khô hạt giống với Thiram (1,5-2,5g/1 kg hạt). 
 
          - Phun  Topsin-M, nồng  độ 0,05-0,1% hay  bôi thuốc vào ngay vết bệnh. 
 
 

BỆNH HÉO DÂY (Fusarium Wilt) 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Trên dưa hấu, bệnh thường xảy ra ở giai đoạn cây có trái non trở về sau. 
 
          Cả cây  dưa bị héo chết,  thường ngọn có hiện  tượng rũ trước vào buổi trưa và tươi tỉnh 
lại vào buổi chiều hay sáng sớm. Hiện tượng này kéo dài trong vài ngày rồi cả dây bị héo rũ. 
Trước khi héo, cây có thể có triệu chứng  lá có màu xanh vàng từ các lá gốc lan dần lên các 
lá trên.  
 
          Đặc điểm  để nhận diện bệnh  là khi bổ dọc  gốc cây ra, bên trong thấy mô bị biến màu 
nâu đỏ. Ở cây đã bị nhiểm bệnh lâu, quanh gốc có đóng lớp bào tử của nấm gây bệnh có màu 
hoàng. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 
 Do nấm Fusarium oxysporum f. sp.  niveum  (Smith).  Snyder & Hansen 
 
          Nấm lưu tồn trong xác bả cây bệnh hay trong đất, bào tử nấm có khả năng lưu tồn khá 
lâu. Nấm xâm nhiễm vào hệ rễ, nhất là khi rễ bị thương  tổn do úng nước hay do tuyến trùng 
hay do những nguyên nhân khác. Nấm phát triển bên trong làm nghẽn mạch. Bào tử được 
sinh ra lây lan theo gió hay mưa. 
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III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Nhổ bỏ dây bệnh. Sau mùa  vụ tiêu hủy hết xác bả thực vật. 
 
          - Tránh để ngập úng làm  tổn thương rễ, cần chú ý phòng trị tuyến trùng, nếu có. 
 
          -  Có   thể  khử  đất  bằng   Thiram  hay  Rovral  50WP (20-40g/50m!S2!s) hay phun 
hoặc tưới gốc bằng Copper B (0,2-0,3%) hay bằng Benomyl 50WP, Topsin-M 50Wp, ở nồng 
độ 0,1% . 

BỆNH MỐC XÁM (Gray Mold) 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Bệnh thường gây hại trên trái, nhất là trái non của dưa leo và mướp. 
 
          Trái thường  bị thối từ  chóp trái thối  lên, trên vùng thối, bào tử nấm tạo thành lớp mốc 
xám. Trái bị thối khô tóp lại. 
 
II. TÁC NHÂN: 
 Do nấm  Botrytis cinerea Persoon.  
 
          Bào  tử lây  lan theo  gió, mưa.  Bệnh phát  triển mạnh trong mùa mưa. 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Loại bỏ các trái bệnh để tránh lây lan. 
 
          -  Phun ngừa  bằng Topsin-M  (0,05-0,1%), Derosal  60WP (0,1%), Rovral 50WP 
(0,15%). 
 
 
 

BỆNH KHÃM (Cucumber Mosaic      ) 
 
 
I. TRIỆU CHỨNG: 
 
          Chồi ngọn  hơi bị chùn, lá  đọt nhỏ, hơi biến  dạng, bị khãm màu  xanh đậm xen  xanh 
nhạt hay  khãm xanh vàng.  Cây không phát triển  được, không cho  trái hay trái  bị nhỏ, vàng,  
có sọc xanh đậm. 
 



Gáo Trình Bệnh Cây Chuyen Khoa 
183 

II. TÁC NHÂN:  
 
          Do Cucumber mosaic       (C.M.V.).       có  hình khối cầu, đường kính khoảng 30nm.       
thuộc nhóm có acid nhân là RNA. 
 
                có  mặt trong tất  cả các mô,  ngoại trừ vùng  mô phân sinh.        hiện diện trong  tế 
bào chất và  không thấy tạo thể kết(inclusion bodies) trong tế bào cây bệnh.       có nhiều  
dòng, bị bất hoạt ở  70!So!sC trong vòng 10 phút. 
 
                rất  hiếm khi truyền  qua hạt. Có  thể truyền qua thực vật ký  sinh (có hơn 100 loài 
Cuscuta   có thể truyền      ). Có hơn 60  loài rầy mềm có khả năng  truyền       này, quan trọng 
nhất là  Aphis gossypii  và  Myzus  persicae . Rầy mềm ở mọi lứa tuổi khả năng truyền  bệnh. 
Rầy mềm có khả năng  hấp thu       sau khi chích hút trên  cây bệnh dưới một phút và  cũng 
chỉ cần chích hút cây mạnh  dưới 1 phút  là có khả  năng truyền bệnh  được. Rầy mềm không 
có khả  năng truyền bệnh qua các thế  hệ sau. Không có thời gian ủ       trong cơ thể của  rầy 
mềm và       chỉ tồn tại trong cơ thể rầy mềm dưới 4 giờ sau mỗi lần chích hút. 
 
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: 
 
          - Loại bỏ ngay các cây bệnh để tránh lây lan. 
 
          - Phun thuốc  sát trùng  để ngăn  ngừa rầy  mềm truyền 
bệnh. 
 

     


